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MÔ PHỎNG CẢM BIẾN GIA TỐC MEMS KIỂU TỤ   

Trần Đức Tân(1), Chử Đức Trình(1)  
Nguyễn Phú Thuỳ(1) và Vũ Ngọc Hùng(2) 

(1) Khoa Điện tử – Viễn thông,  Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội  
(2) Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội 

 

1. Giới thiệu   

 Có nhiều phương pháp được sử dụng để đo gia tốc. Một trong những phương pháp đó 
là sử dụng cảm biến gia tốc kiểu tụ. Cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụ xác định gia tốc thông 
qua sự thay đổi giá trị điện dung của tụ điện, đây là một phương pháp rất linh hoạt được sử 
dụng nhiều trong các vi cảm biến quán tính. Người ta thường dùng cảm biến gia tốc kiểu tụ 
vi phân do độ nhạy cao, nhiễu thấp, ít hao phí năng lượng, đặc tính một chiều ổn định, ít 
chịu tác dụng của nhiệt độ và đáp ứng tuyến tính.    

 Bài báo này đề cập đến việc mô hình hoá và mô phỏng các cảm biến gia tốc kiểu tụ, 
tập trung vào cảm biến gia tốc kiểu tụ vi phân [1]. Đầu tiên, chúng tôi khảo sát mô hình 
năng lượng để thấy mối liên hệ của gia tốc theo tần số dao động riêng và độ dịch chuyển. Đó 
cũng là công thức cơ bản để mô phỏng, thiết kế một cấu hình cảm biến cụ thể. Trong quá 
trình thiết kế có tính toán tới nhiễu cơ học do nhiệt, là một đại lượng không thể bỏ qua 
trong tính toán bởi ảnh hưởng tới độ chính xác của phép đo. Phương pháp thiết kế cảm biến 
được đề cập trong bài báo là phương pháp phân tích nút dùng ngôn ngữ SUGAR trong môi 
trường MATLAB [2,3]. Đây là một phương pháp phân tích cho kết quả chính xác tương 
đương với phương pháp truyền thống (phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp phần tử 
biên).  Những kết quả thiết kế, mô phỏng đã được so sánh với kết quả thực nghiệm thu được 
từ các cảm biến chế tạo tại trung tâm ITIMS. Các cảm biến này được chuẩn hoá nhờ hệ 
thống đo chuẩn vi cảm biến gia tốc. Phần cuối cùng trình bày kết quả so sánh giữa mô 
phỏng và thực nghiệm. 

2. Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động  
2.1. Cấu trúc của cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụ   

 

 
  

Hình 1.  Mô hình đo gia tốc kiểu vòng mở  
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Cảm biến gia tốc đơn giản gồm một gia trọng m được gắn với một khung cố định nhờ 
một hay nhiều thanh dầm có hệ số đàn hồi k (Hình 1). Cảm biến gia tốc vòng mở kiểu tụ 
tiêu biểu nhất có hai điện cực cố định ở bên ngoài và điện cực ở giữa có thể chuyển động 
được, tạo thành tụ vi sai. Bất kì một gia tốc nào làm cho gia trọng chuyển động khỏi vị trí 
cân bằng sẽ tạo ra thay đổi giá trị tụ.   

 Mô hình năng lượng của một cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụ hoạt động theo chế độ 
vòng mở được trình bày bằng một mô hình tương đương như  trên  hình 2.   
   

   
   

Hình 2. Mô hình tương đương của một cảm biến gia tốc vòng mở 

Trên hình 2,  m là gia trọng, k là hằng số đàn hồi của thanh dầm, b đặc trưng cho suy 
hao trong không khí.    

 Biểu diễn của lực gây ra gia tốc như sau:   
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Hầu hết các ứng dụng đều liên quan đến gia tốc tĩnh ( ωω >>o ) nên rút gọn được:   
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 Cuối cùng thu được:            

     xa 2
oω=                                           (5)  

với:   
  m/k0 =ω   là tần số cộng hưởng.  

Thấy rằng gia tốc chỉ phụ thuộc vào tần số dao động riêng và và độ dịch chuyển. Bài 
toán xác định độ dịch chuyển x=g

2
-g

1
 nhờ điện thế của tụ vi phân như biểu diễn trên hình 3. 

Ta có:   
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với g1, g2 là khe hở 2 tụ.    

   
  

Hình 3. Sơ đồ tụ vi phân của cảm biến  

Công thức (6) cho thấy mối liên hệ tuyến tính giữa điện thế và độ dịch chuyển khi sử 
dụng tụ vi phân.   

 Xét giá trị RMS của nhiễu do nhiệt:   

     ( ) vTbk4vF b
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∆=                              (7)  

  Nhiễu này tương đương với một gia tốc là:    
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Từ (8) ta thấy rằng cảm biến gia tốc MEMS cần được thiết kế với hệ số Q lớn để tăng 
tỉ số tín hiệu / nhiễu.   

Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu chi tiết các yếu tố khác như nhiễu điện tử, phản hồi 
của mạch điện, rung…Hiểu rõ về nhiễu là điều rất quan trọng bởi nhiễu sẽ ảnh hưởng lớn 
tới độ chính xác của phép đo. 
 
2.2. Mô phỏng cấu trúc và hoạt động của cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụ   

Thiết kế vi cảm biến gia tốc kiểu tụ sử dụng chương trình mô phỏng SUGAR hoạt 
động dựa vào phân tích nút để giải các phương trình vi phân phi tuyến [4]. Chương trình 
được thực hiện trong môi trường MATLAB với độ chính xác cao, tương đương với những mô 
phỏng truyền thống (phương pháp phần tử hữu hạn – FEM, phương pháp phần tử biên - 
BEM).   

Cấu trúc MEMS được chia thành ba thành phần cơ bản: các thanh dầm (beam), khe 
hở (gap) và mấu neo (anchor). Mỗi thành phần được xây dựng các mô hình ODE riêng biệt 
[1]. Phương trình hệ thống sẽ được thiết lập theo những thông tin từ các điểm nút và được 
giải theo phương pháp phân tích nút. Các tham số đầu vào có thể dùng thay đổi  các tính 
chất vật liệu và hình học như môđun Young, hệ số Poison, hằng số điện môi, độ rộng thanh 
dầm… thuận lợi cho những thiết kế khác nhau. Đây là một ưu điểm lớn so với các công cụ 
mô phỏng khác. Trong chương trình mô phỏng dưới đây, một số thông số vật lý và hình học 
được liệt kê trong bảng 1 và bảng 2.  

 Bảng 1. Thông số vật lý  
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Hệ số Poisson 0.3 

Khối lượng riêng 2300 kg/m
3

 

M«®un Young 1.65e11 N/m
2

 

Hằng số điện môi 8.854e-12 (C.s)
2

/kg.#m
3

 

 

Bảng 2. Thông số hình học 

Độ dài thanh dầm 3000#m 

Chiều rộng thanh dầm 500#m 

Độ dày thanh dầm 30-40#m 

Khe hở cảm biến 10#m 

Cấu trúc cảm biến gia tốc trong hình 4 là mô hình kiểu tụ vi phân một thanh dầm, 
được mô phỏng trong môi trường MATLAB.   

 

Hình 4.  Cảm biến gia tốc theo trục z  

Cấu trúc trên bao gồm 1 thanh dầm, 5 mấu neo và 2 khe hở cảm biến sẽ đóng vai trò 

tụ vi sai. Cảm biến trên có tần số dao động riêng là 280 Hz.   

Cấu trúc cảm biến gia tốc kiểu tụ trong hình 5 là mô hình cảm biến với 2 thanh dầm, 
6 mấu neo và 2 khe hở cảm biến đóng vai trò tụ vi sai. Cấu trúc này có tần số dao động 
riêng là 1,108 kHz. Thấy rằng cấu trúc 2 thanh dầm đối xứng có dải làm việc lớn hơn cấu 
trúc 1 thanh dầm nhưng độ nhạy của cấu trúc 1 thanh dầm lại lớn hơn. Những tính toán mô 
phỏng cho thấy không thể đạt được cấu trúc vừa có dải làm việc rộng, vừa có độ nhạy cao. Vì 
thế, khi thiết kế các cảm biến phải cân đối các thông số này.    
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  Hình 5.  Cảm biến theo trục z – 2 beam, tâm đối xứng  

Những cấu trúc được mô phỏng trong hình 4 và hình 5 là những cảm biến được chế 
tạo nhờ công nghệ vi cơ khối nên có thể đạt được độ nhạy cao và nhiễu nhỏ (xem phương 
trình 8). Tuy nhiên nhược điểm của những cảm biến loại này đó là công nghệ vi cơ khối cần 
phải có bước hàn tĩnh điện. Đây là kỹ thuật khó và gây nhiều sai lỗi. Công nghệ vi cơ bề mặt 
đã khắc phục được những nhược điểm của công nghệ vi cơ khối. Hình 6 mô tả cấu trúc của 
cảm biến gia tốc được chế tạo theo công nghệ vi cơ bề mặt. Đây là cảm biến kiểu răng lược 
với 10 răng lược, hệ giảm xóc gắn với hai mấu neo A và B.   

 
Hình 6. Cảm biến theo trục y – kiểu răng lược 

Cấu trúc trên có tần số dao động riêng là 10,601 kHz. Chương trình mô phỏng có thể 
cho phép dễ dàng thay đổi số răng lược, kích thước hình học, tính chất vật liệu. Bởi vậy thiết 
kế rất linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu thực nghiệm.   

3. Một số kết quả thực nghiệm   

Để đánh giá kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm thu được từ  những cảm biến 
do trung tâm ITIMS chế tạo, chúng tôi đã xây dựng một hệ đo chuẩn vi cảm biến gia tốc. 
Phương pháp gia tốc ly tâm được sử dụng cho phép xác định đáp ứng tĩnh của vi cảm biến 
gia tốc.  

Từ những tính toán mô phỏng thấy rằng độ nhạy, dải làm việc của cảm biến gia tốc 
phụ thuộc rất lớn vào độ dày của thanh dầm chứ không phải vào chiều dài hay độ rộng 
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thanh dầm. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong thiết kế cảm biến phù hợp với các tiêu chuẩn 
đã định trước. Kết quả đo hiệu điện thế như một hàm của gia tốc của các cảm biến 2 thanh 
dầm với độ dày khác nhau, được vẽ trên hình 7. Nhận thấy đó là đường cong phi tuyến và độ 

nhạy của cảm biến sẽ cao nếu độ dầy của thanh dầm là thấp. Độ nhậy có thể đạt tới 0.042 Vg
-1
 

với cảm biến có độ dầy 30 um.   
  

 
Hình 7. Đặc tính hiệu điện thế – gia tốc của cảm biến gia tốc với 2 thanh dầm 

Hình 8 biểu diễn liên hệ đã đo được giữa hiệu điện thế và gia tốc của cảm biến 2 
thanh dầm và cảm biến 4 thanh dầm đối xứng. Các thanh dầm đều có cùng kích thước 

3x0.5x0.03 mm
3
. Kết quả đo cho thấy độ nhạy của cảm biến 4 thanh dầm nhỏ hơn độ nhạy 

cảm biến 2 thanh dầm. Điều này phù hợp với kết quả mô phỏng trong phần II.2.   
 

 
Hình 8. Đặc tính hiệu điện thế – gia tốc của cảm biến gia tốc với 2 thanh dầm và 4 thanh dầm 

 Hình 9 biểu diễn liên hệ giữa hiệu điện thế và gia tốc của cảm biến 4 thanh dầm đối 
xứng. Các kết quả thực nghiệm (điểm) được so sánh với kết quả mô phỏng (đường). Kết quả 
đo đạc và mô phỏng là khá phù hợp với giá trị gia tốc thấp. Tuy nhiên khi gia tốc cao, sự sai 
khác giữa các kết quả thực nghiệm và mô phỏng là tương đối lớn. Sự sai khác này được giải 
thích do các nguyên nhân sau: nhiễu và suy hao trong mạch đo lường điện tử; độ chính xác 
trong chế tạo chưa hoàn hảo; tính toán trong miền phi tuyến và suy hao cơ học trong mô 
phỏng chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế.  

Tuy nhiên có thể thấy rằng các kết quả mô phỏng là có thể tin cậy được và các cảm 
biến gia tốc được chế tạo có thể được ứng dụng trong thực tế.  
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 Hình 9. Đặc tính hiệu điện thế – gia tốc của cảm biến gia tốc 4 thanh dầm đối xứng 

4.  Kết luận   

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của việc ứng dụng các cảm biến MEMS trong đời sống 
chúng tôi đã tập trung vào việc mô phỏng và thiết kế cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụ. Bên 
cạnh đó, một hệ thống đo chuẩn sử dụng bộ biến đổi điện dung - điện thế và mạch thu phát 
không dây đã được xây dựng để xác định các thông số của các cảm biến được chế tạo tại 
trung tâm ITIMS. Bài báo cho thấy tầm quan trọng của việc mô hình hoá khi chế tạo các 
cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụ.    

 Lời cảm ơn   

Tập thể tác giả xin cảm ơn sự trợ giúp của đề tài mã số 811404 trong chương trình 
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Capacitive accelerometer mems sensor 

Tran Duc Tan(1), Chu Duc Trinh(1)  
Nguyen Phu Thuy(1) and Vu Ngoc Hung(2) 

 (1) Faculty of Electronics and Telecommunications, College of Technology, VNU 
 (2) International Training Institute for Material Sciences 

 Hanoi University of Technology 

 

MEMS based accelerometer is one type of advanced sensors that are applied widely 
to varied fields, such as automobile and household electronics. In this paper, we focus on 
modeling and simulation of the capacitive accelerometer. Firstly, we have analyzed 
operational principles for open loop and force-balance accelerometers. Then, we focuse on 
the simulation of the different types of MEMS accelerometer using SUGAR in MATLAB 
environment. Finally, we compared the simulation results and the experimental ones which 
were obtained by using a home-built measurement system on MEMS accelerometers 
fabricated in ITIMS. 
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